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Kết quả Ptb-CTC với ASCUS và AGUS phù hợp với 
GPB bình thường và Condyloma là 70,1%. Ptb-CTC với 
 LSIL phù hợp với GPB ( CIN 1)  là 78,2%. Nếu sử 
dụng Ptb-CTC đơn thuần, khả năng bỏ sót là 29,9% 
(26/87) trường hợp. Tỉ lệ bỏ sót CIN1 chiếm đa số tuy 
nhiên đây là nghiên cứu cắt ngang nên không biết chính 
xác tỉ lệ CIN1 chuyển sang tổn thương nặng là bao 
nhiêu. Khả năng Ptb-CTC kết luận quá mức trong khi kết 
quả GPB bình thường là 21,8% (42/193). Nếu xét riêng 
từng nhóm, tỉ lệ phù hợp HSIL với GPB CIN 1,2,3 và 
UTCTC là 96,2%, tỉ lệ phù hợp LSIL với GPB CIN1 là 
54,8%. Như vậy cần phải kết hợp với một xét nghiệm 
tầm soát khác để giảm tỉ lệ bỏ sót và kết luận quá mức 
để nâng cao hiệu quả phát hiện UTCTC.  

Kết quả HPV phản ánh sự phù hợp với kết quả GPB. 
Độ phù hợp của xét nghiệm HPV (+) so với GPB là 
79,3% và HPV (-) so với GPB là 79,2%. So với xét 
nghiệm Ptb-CTC, mức độ phù hợp của xét nghiệm HPV 
cao hơn so với Ptb-CTC lần lượt là 70,1% và 78,2%.  
Tổn thương GPB càng nặng, tỉ lệ nhiễm HPV càng cao.   

Có 77 trường hợp HPV (-) soi CTC có hình ảnh bất 
thường nhưng GPB không có trường hợp nào từ CIN 3 
trở lên, chỉ có 1,3% (1/77) có kết quả CIN 2 và 19,5% 
(15/77) ở CIN 1. Kết quả xét nghiệm HPV âm tính ở 
nhóm CIN 1 cao hơn nhóm CIN 2,3 cho thấy vai trò của 
của giá trị tiên lượng âm của xét nghiệm HPV.  

Có thể phối hợp xét nghiệm định týp HPV với Ptb-
CTC để cải thiện khả năng tầm soát UTCTC. Các 
nghiên cứu khác cũng đưa đến kết luận tương tự. Theo 
Castle, tỉ lệ nhiễm HPV ở các tổn thương CIN 3 là 96%, 
CIN 2 là 94% và 93% ở CIN 1, nhưng khi phân tích theo 
nhóm HPV nguy cơ cao thì tỉ lệ nhiễm phân bố theo các 
tổn thương là 73% CIN 3, 50% CIN 2 và 28% CIN 1 [3]. 
Tỉ lệ nhiễm HPV theo các tổn thương GPB trong nghiên 
cứu này gần như phù hợp, nhưng HPV nguy cơ cao trong 
nghiên cứu của chúng tôi có tỉ lệ cao hơn nhiều. Lê Minh 
Nguyệt cũng kết luận có mối liên quan chặt chẽ giữa tình 
trạng nhiễm HPV và nghịch sản CTC và UTCTC xâm lấn 
ở nhóm bệnh nhân 15-65 tuổi tại bệnh viện Từ Dũ (OR 
hiệu chỉnh = 4,3). Tần suất nhiễm HPV tăng theo mức 
độ nghịch sản và ung thư [5].  

KẾT LUẬN 
Tỉ lệ nhiễm HPV chung của mẫu nghiên cứu là 62,1 

± 0,49% trong đó đến 71,3% là nhiễm týp nguy cơ cao ở 
những phụ nữ có kết quả tầm soát tế bào CTC bất 

thường. 
HPV týp 16 và 18 là loại phổ biến nhất với tỉ lệ lần 

lượt là 35,5% và 13,2%. 
Tỉ lệ nhiễm tăng theo mức độ tổn thương tế bào học 

và GPB. 
Có một tỉ lệ nhỏ nhiễm HPV nhưng không có tổn 

thương trên Ptb-CTC và GPB. 
Kết hợp Ptb-CTC và HPV DNA: khi kết quả xét 

nghiệm Ptb-CTC là ASCUS, AGUS và HPV nguy cơ cao 
âm tính thì 97,1% đối tượng không bị bệnh lý CTC ác tính. 
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HIỆU quả truyền thông giáo dục về an toàn vệ sinh lao động  
ở  người lao động làng nghề chạm bạc, dệt nhuộm tại tháI bình 

 

Đặng Bích Thuỷ, Lương Xuân Hiến, 
Trường Đại học Y Thái Bình 

Lê Văn Nghị và CTV: Học viện Quân Y 
 

Tóm tắt 
Sau 1 năm triển khai các biện pháp truyền thông 

giáo dục cho người lao động về an toàn vệ sinh lao 
động, vệ sinh phòng bệnh tại 2 làng nghề chạm bạc 
và nghề dệt nhuộm thuộc tỉnh Thái Bình, kết quả thu 
được tại thời điểm điều tra cuối kỳ đã cho thấy: Kiến 

thức, thực hành của người lao động về an toàn vệ 
sinh lao động, vệ sinh phòng bệnh tại các xã can 
thiệp cao hơn so với thời điểm điều tra ban đầu và 
cao hơn so với xã đối chứng với p<0,01, chỉ số hiệu 
quả thấp nhất là 11% và cao nhất là 927%.  
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*Từ khóa: Truyền thông giáo dục sức khỏe; An 
toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Tác hại nghề 
nghiệp (THNN), Chỉ số hiệu quả (CSHQ). 

Đặt vấn đề 
Các làng nghề với những nghề thủ công truyền 

thống và nghề mới là một trong những nét đặc trưng 
của nông thôn Việt Nam. Nhưng sự phát triển của các 
làng nghề trong thời gian qua còn mang tính tự phát, 
tuỳ tiện, trình độ công nghệ còn thấp, lao động giản 
đơn, không được đào tạo cơ bản, chủ yếu dựa vào 
kinh nghiệm. Thêm vào đó, tổ chức sản xuất kinh 
doanh còn khép kín trong qui mô nhỏ, thiết bị và công 
cụ sản xuất còn lạc hậu, tự tạo, việc bảo vệ sức khoẻ 
cho những người lao động còn chưa được quan tâm 
đúng mức. 

Hiện nay tại các làng nghề, chất lượng môi trường 
suy giảm, tai nạn lao động và các bệnh liên quan đến 
nghề nghiệp ngày càng gia tăng do hiểu biết về 
ATVSLĐ còn nhiều hạn chế, vấn đề này đã và đang 
trở thành vấn đề bức xúc đòi hỏi các cấp, các ngành 
phối hợp giải quyết. Trước tình hình đó, đòi hỏi phải 
có những giải pháp trước mắt và lâu dài ở nhiều cấp 
độ: Nhà nước, địa phương và người dân nhằm một 
mục đích chung là nâng cao sức khỏe của người lao 
động làng nghề, trong đó truyền thông giáo dục sức 
khỏe là một trong những biện pháp quan trọng, so với 
các giải pháp y tế thì chi phí cho truyền thông giáo 
dục sức khỏe là thấp nhất nhưng lại mang lại hiệu 
quả cao nhất [1],[3].  

Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này với mục tiêu: 
Đánh giá hiệu quả biện pháp truyền thông giáo 

dục về an toàn vệ sinh lao động tại cộng đồng cho 
người lao động 2 làng nghề dệt, chạm bạc ở huyện 
Kiến Xương, Thái Bình.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm can 

thiệp cộng đồng có đối chứng, được theo dõi thuần 
tập/năm để so sánh, nhằm nâng cao kiến thức, thực 
hành về ATVSLĐ và phòng bệnh liên quan đến nghề 
nghiệp của người lao động tại các làng nghề  

Trên cơ sở thực trạng về việc thực hiện ATVSLĐ 
của người lao động tại làng nghề dệt (xã Nam Cao) 
và chạm bạc (xã Lê Lợi) (qua các só liệu điều tra ban 
đầu), đề tài đã tiến hành can thiệp truyền thông giáo 
dục sức khỏe, nhằm nâng cao nhận thức về ATVSLĐ 
và phòng bệnh có liên quan đến nghề nghiệp của 
người lao động.  

Cỡ mẫu áp dụng theo công thức sau:  
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Theo tính toán thì cỡ mẫu là 350 người lao 
động/xã làng nghề. 

- Tiến hành phỏng vấn trực tiếp người lao động về 
kiến thức, thực hành ATVSLĐ: Theo bộ phiếu điều tra 
trắc nghiệm khách quan và bộ câu hỏi đóng nhiều lựa 
chọn, câu hỏi Đúng-Sai. Từ đó tính ra tỷ lệ người có 

kiến thức và thực hành đúng, đồng thời chấm diểm 
theo thang điểm 10 cho mỗi chủ đề về ATVSLĐ và 
phòng bệnh có liên quan đến nghề nghiệp, mỗi câu 
trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm.  

- Các số liệu được xử lý bằng chương trình EPI-
info 6.04b và chương trình SPSS 13.0.  

- Đánh giá hiệu quả can thiệp (CSHQ): CSHQNC = 
|ANC - BNC| /ANC (%) 

Tỷ lệ thay đổi ở nhóm đối chứng (p,
§C) = |A§C - B§C| 

/ A§C (%) 
Chỉ số hiệu quả thực sự: CSHQ = CSHQNC- p,

§C 
(%) 

Trong đó: A là kết quả điều tra ban đầu; B là kết 
quả điều tra sau can thiệp.  

Kết quả và nhận xét 
Bảng 1. Tổng số đối tượng tham gia nghiên cứu 

Sau can thiệp (M12) Tên nghề Tên xã Trước can 
thiệp (M0) Can thiệp Đối chứng 

1. Chạm bạc - Lê Lợi 
- Hồng Thái 

405 
407 

365  
375 

2. Dệt nhuộm - Nam Cao 
- Thái 

Phương 

405 
383 

360  
355 

Tổng 1600 725 730 
Qua kết quả ở bảng 1 cho thấy tổng số đối tượng 

được điều tra là đảm bảo so với cỡ mẫu tính toán. 
Bảng 2. Tỷ lệ người lao động được hướng dẫn 

ATVSLĐ trước và sau can thiệp 
Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng 

M0  (1) M12  (2) M0  (3) M12  (4) 

                                 
Nghề 

SL % SL % SL % SL % 

CS 
HQ 
(%) 

Chạm 
bạc 

56 13,8 312 85,5
* 

60 14,7 85 22,6 340 

Dệt 
nhuộm 

66 16,3 300 83,3
* 

56 14,6 97 27,3 320 

So sánh P*(1,2) <0,001            p(3,4) >0,05            p(2,4) <0,001 
Kết quả bảng 2 cho thấy: Tại thời điểm M12 ở 2 

xã nghề can thiệp, tỷ lệ người lao động được hướng 
dẫn về ATVSLĐ cao hơn so với thời điểm M0 và cao 
hơn so với xã nghề đối chứng với p<0,001, CSHQ ở 
nghề chạm bạc là 340% và ở xã nghề dệt nhuộm là 
320%. Trong khi đó tại 2 xã đối chứng tỷ lệ người lao 
động được hướng dẫn cũng tăng hơn so với thời điểm 
M0, nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩa với 
p>0,05. 

Bảng 3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất có treo bảng hướng 
dẫn nội quy sản xuất nghề trước và sau can thiệp 

Xã can thiệp Xã đối chứng 
M0  (1) M12  (2) M0  (3) M12  (4) 

 
Nội dung 

SL % SL % SL % SL % 

CS 
HQ 
(%) 

Chạm 
bạc 26 6,4 246 67,3 21 5,6 25 7,0 927 Nội 

quy 
sản 
xuất 

Dệt 
nhuộm 

28 6,9 219 60,8 24 6,8 31 8,7 753 

Chạm 
bạc 45 11,1 268 73,4 39 9,5 65 18,2 470 An 

toàn 
về 

điện 
Dệt 

nhuộm 
50 12,3 216 60,0 35 9,1 60 16,9 300 

So sánh p(1,2) <0,001           p(3,4) >0,05            p(2,4) <0,001 
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Qua bảng 3 cho thấy: Tại thời điểm M12, tỷ lệ có bản nội quy sản xuất nghề, có bản hướng dẫn an toàn về 
điện tại cơ sở sản xuất ở 2 xã nghề can thiệp đều cao hơn so với thời điểm M0 và cao hơn so với xã nghề đối 
chứng với p<0,001, CSHQ đạt cao nhất ở nghề chạm bạc (927%). Tại 2 xã không can thiệp sự thay đổi không 
có ý nghĩa (p>0,05). 

Bảng 4. Điểm trung bình kiến thức ATVSLĐ và vệ sinh phòng bệnh của người lao động trước và sau can 
thiệp 

Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng Điểm trung bình 
kiến thức M0  (1) M12 (2) M0 (3) M12 (4) 

Điểm chênh lệch 
(1,2) 

Chạm bạc 5,6  3,1 7,2  3,2 5,7  3,1 5,9  3,1 1,6 THNN trong sản xuất 
nghề Dệt nhuộm 5,4  2,9 7,1 3,3 5,3  3,2 5,4  3,2 1,7 

Chạm bạc 5,1  2,8 6,5  2,5 4,6  2,5 5,1  2,5 1,4 Phòng tránh 
tai nạn lao động Dệt nhuộm 5,2  2,9 6,8  2,6 4,4  2,6 5,2  2,2 1,6 

Chạm bạc 6,0  2,8 7,3  2,7 6,2  2,9 6,4  2,9 1,3 Phòng bệnh liên quan 
đến nghề Dệt nhuộm 6,0  2,8 7,3  2,7 6,2  2,9 6,4  2,9 1,3 

Chạm bạc 5,0  1,3 7,6  1,3 5,3  2,6 5,8  2,9 2,6 Dinh dưỡng hợp lý 
Dệt nhuộm 5,2  1,1 7,5  1,3 5,3  2,6 5,8  2,9 2,3 

So sánh p(1,2) <0,01                  p(3,4) >0,05               p(2,4) <0,01 
 
Kết quả kiểm tra kiến thức tại 2 thời điểm điều tra (bảng 4) cho thấy: Điểm trung bình ở cả 4 nội dung kiến 

thức được kiểm tra tại 2 xã can thiệp và đối chứng tại thời điểm Mo là xấp xỉ trung bình và tương tương nhau (5,6 
 3,1 so với 5,7  3,1) và (5,4  2,9 so với 5,3  3,2)…  

Sau 1 năm triển khai can thiệp, tại thời điểm điều tra sau can thiệp (M12), điểm trung bình của 2 xã can thiệp 
đều cao hơn so với thời điểm Mo và cao hơn so với xã đối chứng ở cả 4 nội dung kiến thức (7,2  3,2 so với  5,6 
 3,1, 5,9  3,1)…với p<0,01, điểm chênh lệch thấp nhất là 1,3 điểm và cao nhất là 2,6 điểm. 

Bảng 5. Tỷ lệ người lao động hiểu đúng về tác hại nghề nghiệp trước và sau can thiệp 
Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng 

M0  (1) M12  (2) M0  (3) M12  (4) 

                                 
Tác hại nghề nghiệp 

SL % SL % SL % SL % 

CS 
HQ 
(%) 

Chạm bạc 200 49,4 262 71,8* 187 45,9 197 55,2 25 Bụi  trong sản xuất 
Dệt nhuộm 210 51,9 282 78,3* 180 47,0 199 56,1 40 
Chạm bạc 186 45,9 283 77,5* 190 46,7 201 56,6 43 Hoá chất 

 Dệt nhuộm 156 38,5 296 82,2* 166 43,3 200 56,3 84 
Chạm bạc 82 20,2 102 27,9 94 23,0 94 26,3 24 Tiếng ồn 
Dệt nhuộm 268 66,2 301 83,6 259 67,6 276 77,7 11 
Chạm bạc 153 37,7 238 65,2* 159 39,1 158 44,3 60 Tư thế lao động gò 

bó Dệt nhuộm 183 45,2 228 63,3* 169 44,1 172 48,5 30 
So sánh p*(1,2) <0,01          p(3,4) >0,05        p*(2,4) <0,01 

 

Qua bảng 5 cho thấy: Tại thời điểm M12, kiến thức của người lao động về các tác hại nghề nghiệp như bụi 
trong sản xuất, hóa chất, tư thế lao động gò bó… ở 2 xã can thiệp cao hơn 2 xã đối chứng và cao hơn so với 
thời điểm M0 với p<0,01, CSHQ đạt từ 11-84%.  

Kiến thức của người lao động về tiếng ồn cũng có sự khác biệt giữa 2 thời điểm điều tra, tuy nhiên sự khác 
biệt này không có ý nghĩa thống kê. Đồng thời kết quả cũng cho thấy ở 2 xã không can thiệp, tỷ lệ hiểu biết 
đúng về THNN cũng chiếm tỷ lệ tương đối cao, có sự thay đổi về kiến thức ở 2 thời điểm điều tra với p>0,05. 

Bảng 6. Tỷ lệ người lao động thực hành đúng về ATVSLĐ, vệ sinh phòng bệnh trước và sau can thiệp 
Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng 

M0  (1) M12  (2) M0  (3) M12  (4) 

                                 
Nội dung 

SL % SL % SL % SL % 

CS 
HQ 
(%) 

Chạm bạc 87 21,5 283 77,5 80 19,7 109 29,0 190 Sử dụng BHLĐ 
Dệt nhuộm 76 18,8 291 80,8 74 19,3 89 25,1 270 
Chạm bạc 249 61,5 325 89,0 242 59,5 238 66,7 33 Vệ sinh cá nhân 

sau LĐ Dệt nhuộm 209 51,6 321 89,2 202 52,7 208 58,6 62 
Chạm bạc 130 32,1 288 78,9 121 29,7 139 38,9 115 Rèn luyện  

thể lực Dệt nhuộm 110 27,2 269 74,7 120 31,3 119 33,5 168 
Chạm bạc 51 12,6 296 81,1 43 10,6 46 12,9 522 Khám SK định kỳ 
Dệt nhuộm 45 11,1 299 83,1 49 12,8 40 11,3 640 
Chạm bạc 128 31,6 267 73,2 130 31,9 137 36,5 68 Dinh dưỡng hợp lý 
Dệt nhuộm 102 25,2 257 71,4 119 31,1 127 35,8 168 

So sánh p(1,2) <0,01         p(3,4) >0,05           p(2,4) <0,01 
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Kết quả bảng 6 cho thấy: Tại thời điểm M12, tỷ lệ người lao động có sử dụng BHLĐ, vệ sinh sau lao động, 
rèn luyện thể lực, khám sức khỏe định kỳ, thực hiện dinh dưỡng hợp lý ở 2 xã can thiệp đều cao hơn so với thời 
điểm M0 và cao hơn so với 2 xã nghề đối chứng. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,01; CSHQ đạt từ 
33-640%.  

Đồng thời kết quả bảng cũng cho thấy, ở 2 xã đối chứng tỷ lệ thay đổi về thực hành ATVSLĐ và vệ sinh 
phòng bệnh không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Bảng 7. Tỷ lệ người lao động sử dụng BHLĐ của người lao động trước và sau can thiệp 
Nhóm can thiệp Nhóm đối chứng 

M0  (1) M12  (2) M0  (3) M12  (4) 

                                 
Nội dung 

SL % SL % SL % SL % 

CS 
HQ 
(%) 

Chạm bạc 60 14,7 140 38,4* 57 14,1 71 19,9 120 Khẩu trang 
Dệt nhuộm 53 13,1 108 30,0* 57 14,9 64 18,0 108 
Chạm bạc 12 2,9 45 12,3 0 - 9 2,5 320 Nút tai 
Dệt nhuộm 23 5,7 145 40,3 17 4,4 26 7,3 541 
Chạm bạc 15 3,7 48 13,2 21 5,2 19 5,3 255 Găng tay 
Dệt nhuộm 0 - 24 6,7 0 - 10 2,8 - 

So sánh p*(1,2) <0,05         p(3,4) >0,05           p*(2,4) <0,01 
 
Qua bảng 7 cho thấy: Tại thời điểm M12, tỷ lệ 

người lao động có sử dụng khẩu trang, nút tai ở 2 
xã can thiệp đều cao hơn so với thời điểm M0 và cao 
hơn so với 2 xã nghề đối chứng. Sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê với p<0,05, CSHQ đạt từ 320-541%. 
Đồng thời, kết quả cũng cho thấy ở 2 xã đối chứng tỷ 
lệ thay đổi về sử dụng bảo hộ lao động của người lao 
động là không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Như vậy các biện pháp TTGDSK tại 2 làng nghề 
chạm bạc và làng nghề dệt đã thu được các kết quả 
đáng kể. Điều đó chứng tỏ rằng, các biện pháp can 
thiệp chúng tôi đã triển khai là phù hợp với cộng đồng 
làng nghề, và đây cũng là những nhận xét của các 
tác giả khác khi triển khai TTGDSK [3],[4]. Theo 
chúng tôi, TTDGSK là một nội dung hoạt động y tế có 
ảnh hưởng lâu dài và rất bền vững, vì nó làm thay đổi 
cả kiến thức, thái độ và thực hành của đối tượng, tác 
dụng của nó cũng rất nhanh và hiệu quả. Các nội 
dung can thiệp của chúng tôi xuất phát từ điều kiện 
lao động thực tế của người lao động và từ những nhu 
cầu tư vấn sức khỏe và ATVSLĐ, vì thế các nội dung 
truyền thông đã thực sự thiết thực đối với người lao 
động. Đó là lý do chủ yếu dẫn tới hiệu quả sớm của 
công tác TTGDSK tại làng nghề. 

Về tính bền vững của các giải pháp TTGDSK, do 
quá trình chuẩn bị và xây dựng kế hoạch hoạt động 
được thực hiện tốt với sự tham gia của Ban chỉ đạo 
huyện Kiến Xương và Ban chỉ đạo 2 xã Lê Lợi và 
Nam Cao; do nội dung và phương pháp thực hiện 
tương đối đơn giản, phù hợp với điều kiện của địa 
phương; nhờ những kết quả bước đầu về kiến thức, 
thực hành ATVSLĐ, vệ sinh phòng bệnh được nâng 
lên rõ rệt (p<0,05), nên các giải pháp này thực sự 
quan trọng đối với người lao động làng nghề và 
đã được lãnh đạo UBND, Phòng Y tế huyện Kiến 
Xương, 2 xã Lê Lợi và Nam Cao chủ động duy trì 
thường xuyên và nhân rộng ra các xã làng nghề khác 
trong địa bàn. 

Kết luận 
Sau 1 năm triển khai biện pháp can thiệp tại cộng 

đồng, truyền thông giáo dục về ATVSLĐ, VSPB 
đã làm tăng các chỉ số đánh giá kiến thức, thực hành 
của người lao động về THNN, ATVSLĐ tại các xã can 
thiệp so với xã đối chứng với p<0,01; CSHQ thấp nhất 
là 11% và cao nhất là 927%. 

- Số cơ sở có treo bản nội quy sản xuất nghề, 
bảng hướng dẫn an toàn về điện ở 2 xã nghề can 
thiệp đều cao hơn so với thời điểm điều tra ban đầu 
và cao hơn so với xã nghề đối chứng với p<0,001. 
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